Trư​ờng tiểu học áI quốc

Bài kiểm tra giữa kì II

Môn: Tiếng Việt. Lớp 4. Năm học 2016-2017

(Thời gian: 55 phút)

Họ và tên:………………………………………….

Lớp :………….
A. Kiểm tra đọc ( 10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)

2. Kiểm tra đọc hiÓu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)

Thời gian: 35 phút

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

NGƯỜI CHẠY CUỐI CÙNG

 
Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên, phòng khi có ai đó cần được chăm sóc y tế. Anh tài xế và tôi ngồi trong xe, phía sau hàng trăm con người, chờ tiếng súng lệnh vang lên.


Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên vượt lên trước. Chính lúc đó hình ảnh một người phụ nữ đập vào mắt tôi. Tôi biết mình vừa nhận diện được “người chạy cuối cùng”.  Bàn chân chị ấy cứ chụm vào mà đầu gối cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy.


Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà lòng tôi tự dưng thở dùm cho chị, rồi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Tôi nửa muốn cho chị dừng lại nửa cầu mong chị tiếp tục. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những mét đường cuối cùng.


Vạch đích hiện ra, tiếng người la  hÐt ầm ĩ hai bên đường. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh.


Kể từ hôm đó, mỗi khi gặp phải tình huống quá khó khăn tưởng như không thể làm được, tôi lại nghĩ đến “người chạy cuối cùng”. Liền sau đó mọi việc trở nên nhẹ nhàng đối với tôi.   




B. Dựa  vào nội dung bài đọc, khoanh  tròn chữ cái tr​ước đáp án  đúng trong các câu sau:

1. Nhiệm vụ của nhân vật “tôi” trong bài là:


 a. lái xe cứu thương.                                

 b. chăm sóc y tế cho vận động viên.



 c. bắn tiếng súng lệnh cho cuộc đua.


 d. hò reo cổ vũ cho cuộc đua.

2. “Người chạy cuối cùng” trong cuộc đua là ai? Có đặc điểm gì? 

……………………………….………………………………………………………………………………..………………………………………………………...……………………………………………………………………………..

3.     (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống)

      “Người chạy cuối cùng” trong bài:


 a.  được ngồi trong xe cứu thương suốt cuộc đua.
             


 b.  chầm chậm, kiên trì tiến về tới đích. 


4. Trong lớp học, em ngồi cạnh một bạn học sinh khuyết tật. Em sẽ làm  gì với bạn khi thấy bạn yêu thích muốn tham gia các hoạt động phong trào?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

5. Câu “Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những mét đường cuối cùng.” 

Từ gần nghĩa với từ kiên trì là….. ………………………………...

Từ trái nghĩa với từ kiên trì là….. ………………………………...

6. Câu “Bàn chân chị ấy cứ chụm vào mà đầu gối cứ đưa ra.” 
           a. Câu khiến           


 b. Câu kể Ai làm gì? 


 c. Câu kể Ai là gì?                     

 d. Câu kể Ai thế nào?

7. Tìm và ghi lại các từ láy có trong các câu sau:

   “Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những mét đường cuối cùng. Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ hai bên đường. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh.”

Các từ láy là: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

 8. Câu “Tôi reo hò, cổ động cho chị tiến lên”. 

  Em hay viết lại câu trên có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu bộ phận chú thích cho từ chị trong câu trên.                     

………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………..…………

9. Em hãy đặt một câu khiến để động viên một người bạn găp khó khăn  trong hoạt động vui chơi hoặc học tập.
………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………

10. Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên?

………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………

B. Kiểm tra viết

1. Chính tả nghe viết:

a) Nghe - viÕt:  

Hoa giÊy
Trư​ớc nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tư​ng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía tr​ước. Tất cả như​ nhẹ bỗng, t​ưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời... Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ.
2. Tập làm văn( 8 điểm)

Đề bài: Mùa xuân về làm cho cây cối đâm trồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Hãy tả lại một cây có bóng mát hoặc cây ăn quả hoặc cây hoa mà em yêu thích.

ÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT 4

KTĐK GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2016 - 2017

I.Đáp án (5 điểm) Mỗi câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 đúng: 0,5 điểm; câu 5 đúng: 1 điểm, câu 10 đúng: 1 điểm

 Câu 1. b (0,5 điểm)

Câu 2. là chị phụ nữ bị tật hai chân.(Học sinh tự do diễn đạt) 0,5 điểm)

 Câu 3. Thứ tự điền là: S, Đ (0,5 điểm)

 Câu 4. Gợi ý: Em sẽ động viên, khuyến khích, giúp đỡ bạn tham gia hoạt đông phong trào. Học sinh tự diễn đạt câu trả lời. Chỉ yêu cầu học sinh nêu được 2 việc đúng. 

 Câu 5. Từ cùng nghĩa kiên trì: kiên quyết hoặc quyết tâm…(0,5 điểm)

    Từ trái nghĩa kiên trì là: nản chí, thối chí…                           (0,5 điểm)

 Câu 6. d
(0,5 điểm)

 Câu 7. Trả lời: Các từ láy là:  quả quyết, chầm chậm, phấp phới…   


Học sinh tìm đúng 3 từ được 0,5 điểm.

 Câu 8. Gợi ý: Hoc sinh tự diễn đạt. 

Tôi reo hò, cổ động cho chị- người phụ nữ khuyết tật- tiến lên.
HS viết được  đúng về nội dung và cấu trúc câu được 0,5 điểm.

Nếu không viết hoa đầu câu và thiếu dấu câu: không tính điểm.
 Câu 9. Gợi ý: Bạn hãy cố lên! (0,5 điểm)

 Câu 10: Học sinh tự diễn đạt. (1điểm)

II. CHÍNH TẢ  (2 điểm) 

- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cõ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp (1 điểm)

III. TẬP LÀM VĂN  (8 điểm) 
2. BIỂU ĐIỂM:

Học sinh viết được bài văn thuộc thể loại văn miêu tả cây cối theo các nội dung sau:

          * Mở bài: Giới thiệu được cây  sẽ tả là cây gì? Được trồng ở đâu? Do ai trồng?
 (1 điểm)

        * Thân bài: 

         - Tả bao quát cây: Cao bao nhiêu? To lớn như thế nào? (1điểm)

         - Tả chi tiết từng bộ phận của cây: Gốc cây, thân cây, cành cây, lá cây, đặc biệt chú trọng tả chi tiết và đặc điểm nổi bật hoa, quả của cây,... (1,5 điểm)

         - Tả ích lợi của cây. (1 điểm)

         - Kỉ niệm gắn bó của bản thân với cây. (0,5 điểm)

       * Kết bài: Nêu cảm nghĩ của bản thân với cây  vừa tả.(1 điểm)

4. Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)

5. Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)

6. Sáng tạo (1 điểm)

Tr​ường tiểu học áI quốc

Bài kiểm tra giữa kì II

Môn: Toán. Lớp 4. Năm học 2016-2017

(Thời gian: 40 phút)

Họ và tên: ....................................................................

Lớp:.............................................................................

I/ Trắc nghiệm : ( 4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Chữ số 7 trong số 347 856 chỉ:

A. 7                        B.7856                    C.700                             D.7000

Câu 2: Phân số nào dưới đây bằng phân số 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 45m2 6 cm2  =.................. cm2 là
A.456                       B.4506                            C.450 006             D.  456   000

Câu 4: Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 150 cm và chiều cao tương ứng là 10 cm. Diện tích mảnh bìa là:

A.750 cm2               B.1500 cm2                   C.  15 cm2                      D.1600 cm2
Câu 5:   
A. 4 phút 15 giây =  260 giây              

B. 3 tấn 43 kg = 3043 kg       
Câu 6: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A.  
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   B.
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C.
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D.
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Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: 
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   là :         

A. 24                           B.2 2

           C. 28

         D. 26 
Câu 8 : Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là: 



A. AH và HC;  AB và AH

     B. AB và BC; CD và AD                           A                                  B                  

     C. AB và DC;  AD và BC


 D. AB và CD;  AC và BD        

                        
                             C              H                          D

II/ Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 1: Viết các phân số sau: (1 điểm)
 Ba phần năm:....................                                              Sáu phần bảy:..................
Một phần hai:....................                                             Chín phần mười:........................
Câu 2:   Tính (2 điểm)                                                            

a. 4 - 
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b.  
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 Câu 3: Tìm y biết: (1 điểm)
                    a.     y : 
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
Câu 4. (2điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 50m, chiều dài bằng 
[image: image29.wmf]5
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 chiÒu réng. Hái: 

a. Diện tích mảnh vườn đó là bao nhiêu mét vuông?

b. Người ta dùng 
[image: image30.wmf]6
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diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                            ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM MÔN TOÁN

I. Phần trắc nghiệm : (4 điểm) 

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4 
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	D
	B
	C
	B
	B
	C
	C
	D

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


II. Phần tự luận: (6 điểm
Câu 1(1điểm)  Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm
Câu 2(2điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Câu 3(1điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Câu 4(2điểm)
           Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:                    (0,25đ)
50 x 6 = 60(m)

                                                                     5


                  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:
(0,5đ)
60 x 50 = 3000(m2 )

                                 Diện tích dùng để trồng hoa là:                (0,5đ)
3000 x  1 = 500(m2  )

                                                                     6


Diện tích còn lại là: 
(0,5đ)
3000 - 500 = 2500 (m2)


Đáp số:   a. 3000m2   b. 2500 m2
(0,25đ)
Phòng giáo dục HẢI DƯƠNG

Tr​­êng tiểu học ÁI QUỐC
 Điểm đọc:              Đề kiểm tra chất l​ượng giữa học kì II

 Điểm viết:                             Môn Tiếng Việt: lớp 4E

 Điểm chung:                               Năm học: 2016 - 2017
                                                    (Dành cho học sinh khuyết tật)
Họ tên:....................................................                     Giáo viên coi:.....................                    

                                                                                     Giáo viên chấm:.................

I. Phần đọc: 

1. Đọc vần: 

	on
	     ôn
	un
	   oăn
	ươn


2. Đọc từ:  

	cái ca
	quả cà
	vườn rau
	cây hoa
	mùa thu


II. Viết: Viết : Nhìn chép 4 dòng thơ trong bài Mẹ ốm. (TV4 - Tập 1 - T9)
                                                                  Mẹ ốm

                                            Mẹ vui, con có quản gì

                                  Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca

                                            Rồi con diễn kịch giữa nhà

                                  Một mình con sắm cả ba vai chèo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phòng giáo dục HẢI DƯƠNG

Tru​êng tiểu học ÁI QUỐC
 Điểm:                     Đề kiểm tra chất l​ượng giữa học kì II

                                             Môn Toán: lớp 4 E

                                                Năm học: 2016 - 2017

                                                    (Dành cho học sinh khuyết tật)
Họ tên:....................................................                     Giáo viên coi:.....................                    

                                                                                     Giáo viên chấm:.................

Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Phòng giáo dục HẢI DƯƠNG

Tr​­êng tiểu học ÁI QUỐC
 Điểm đọc:              Đề kiểm tra chất l​ượng cuối học kì I
 Điểm viết:                             Môn Tiếng Việt: lớp 4E

 Điểm chung:                               Năm học: 2016 - 2017
                                                    (Dành cho học sinh khuyết tật)
Họ tên:....................................................                     Giáo viên coi:.....................                    

                                                                                     Giáo viên chấm:.................

I. Phần đọc: 

1. Đọc vần: 

	on
	     ôn
	un
	   oăn
	ươn


2. Đọc từ:  

	cái ca
	quả cà
	vườn rau
	cây hoa
	mùa thu


II. Viết: Viết : Nhìn chép 4 dòng thơ trong bài Mẹ ốm. (TV4 - Tập 1 - T9)
                                                                  Mẹ ốm
                                            Mẹ vui, con có quản gì

                                  Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca

                                            Rồi con diễn kịch giữa nhà

                                  Một mình con sắm cả ba vai chèo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phòng giáo dục HẢI DƯƠNG

Tru​êng tiểu học ÁI QUỐC
 Điểm:                     Đề kiểm tra chất l​ượng cuối học kì I
                                             Môn Toán: lớp 4 E

                                                   Năm học: 2016 - 2017
                                                    (Dành cho học sinh khuyết tật)
Họ tên:....................................................                     Giáo viên coi:.....................                    

                                                                                     Giáo viên chấm:.................

Câu 1: Có mấy hình tam giác? Điền số vào chỗ chấm:



Có .....  hình tam giác.
Câu 2:Viết các số còn thiếu từ 0 đến 10 vào ô trống:
	0
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	10


Câu 3: Số?

1 + 1 = 
                 
+ 3  =   5                         3 + 3 = 

+ 1 = 2                                   5 - 
= 3                        
+ 5 = 5

Câu 4: Nối phép tính với số thích hợp:

               9                                                       7 - 4
              10                                                      8 + 2
               2                                                                5 + 1                                                 
               3                                                                6 + 3
               7                                                       5 + 2                                                 
               8                                                       2 - 0
               6                                                   

           
 Bài kiểm tra định kỳ cuối học kì i

              Năm học 2016 -2017
        Môn: Tiếng Việt – Lớp 4 (Phần đọc) 

Ngày kiểm tra.....................
                        Họ và tên học sinh.............................................................................................................................................                                     


Lớp :...................................Tr​​ường Tiểu học ái Quốc         
I. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm) -  20 phút

Bài đọc :

Ngày như thế nào là đẹp ?

Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giữa đôi càng:

- Một ngày tuyệt đẹp!

- Thật khó chịu! - Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đất khô.

- Thế là thế nào? - Châu Chấu nhảy lên. - Trên trời không có một gợn mây, mặt trời toả nắng huy hoàng.

- Không! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp! - Giun Đất cãi lại.

Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi.

Vừa hay lúc đó Kiến tha nhành lá thông đi qua, đỗ lại nghỉ.

Châu Chấu hỏi Kiến:

- Bác Kiến ơi, hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét?

Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé.

Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến.

- Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính?

- Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.

                                                                                                                                                                                   Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Châu Chấu và Giun Đất tranh luận với nhau về điều gì?  (0,5 điểm)
a.  Thời tiết như thế nào sẽ làm việc tốt.
b. Ngày như thế nào là đẹp. 

c. Cảnh vật như thế nào là đẹp.
Câu 2. Châu Chấu cho rằng một ngày như thế nào là đẹp? ( 0,5 điểm)

a. Ngày trời râm mát, không bị nắng nóng.

b. Ngày có mưa bụi và có những vũng nước đục.

c. Ngày mà trên trời không có một gợn mây, mặt trời toả nắng huy hoàng.

Câu 3: Giun Đất  cho rằng một ngày như thế nào là đẹp? ( 0,5 điểm).

a. Ngày có mưa bụi và có những vũng nước đục.

b. Ngày có mưa rào và nước ngập hết lối đi.

Câu 4: Câu trả lời của bác Kiến  giúp Giun Đất và Châu Chấu hiểu ra một ngày như thế nào là đẹp? ( 0,5 điểm)

a. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé.

b. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp!

c. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.
Câu 5: Bài  văn có mấy danh từ riêng? ( 0,5điểm):

a) Một từ

b) Hai từ

c, Ba từ

Câu 6:  Câu " Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng." là loại câu gì ( 0,5 điểm):
a. Câu hỏi.

b. Câu kể.

Câu 7: Ghi lại tính từ trong câu văn " Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái."  ( 1 điểm):

.......................................................................................................................................
Câu 8: Viết một câu kể giới thiệu một bạn mới của lớp em ( 1 điểm):
.......................................................................................................................................
II. Đọc thành tiếng (5 điểm) 
Đạt: .......................điểm

Bài đọc:....................................................................................................................................................................................................................................
- Học sinh bốc thăm 1 trong các bài tập đọc đã học trong SGK TV4 tập I; đọc một đoạn văn trong bài( do GV lựa chọn)  Mỗi học sinh đọc không quá 1,5 phút

                                   Giáo viên coi  : ………………………………………
Giáo viên chấm………………………………………
Hướng dẫn đánh giá đọc thành tiếng
- Tốc độ đọc đạt 75 tiếng trở lên/phút 




1 điểm
- Đọc đúng tiếng, đúng từ  cho: 





2 điểm.
 (Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai trên 5 tiếng: 0 điểm).

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu hoặc các cụm từ có nghĩa: 
1 điểm.

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ dấu câu: 0,5 điểm; ngắt nghỉ hơi 4 lỗi trở lên: 0 điểm)

- Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 




1 điểm

(Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,5 điểm; giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm)


hướng dẫn chấm và đáp án

Môn: Tiếng Việt (phần đọc thầm và làm bài tập) - lớp 4

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 1:  ý b.

Câu 2:  ý: c  

Câu 3: ý  a.

Câu 4: ý c.
Câu 5: ý c.
Câu 6: ý b.

Câu 7:  tuyệt đẹp, tốt, thoải mái.

Câu 8: Lớp em có thêm một bạn mới tên là Hùng.
                   bài Kiểm tra cuối học kỳ I - năm học 2015 - 2016
Môn khoa học - lớp 4

(Thời gian làm bài 35 phút)
Câu 1: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trư​ớc đáp án đúng nhất.
a/ Chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và th​ường xuyên thay đổi món ăn vì:
A. Giúp chúng ta ăn ngon miệng.

B. ăn đ​ược nhiều cơm hơn.

C. Vừa ăn ngon miệng, vừa cung cấp đủ các chất dinh d​ưỡng cần thiết cho cơ thể.
b/ Thực phẩm sạch và an toàn là những thực phẩm :

A. Đ​ược nuôi trồng và bảo quản, chế biến hợp vệ sinh.

B. Không gây ngộ độc hoặc gây ảnh h​ưởng lâu dài cho sức khoẻ ng​ười sử dụng.

C. Không bị nhiễm khuẩn, hoá chất.

D. Bao gồm tất cả các ý trên.

c/ Tại sao chúng ta cần dùng muối có bổ sung i-ốt vừa đủ?

A. Thiếu muối i-ốt dễ bị huyết áp cao.

B. Thiếu muối i-ốt, cơ thể sẽ kém phát triển cả về thể lực và trí tuệ.

C. Thiếu muối i-ốt, trẻ rất chậm lớn.

d/ Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh béo phì ?

A. ăn uống hợp lí, tạo thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm nhai kĩ, vận động và tập luyện vừa sức.

B. ăn uống hợp lí, tạo thói quen ăn uống điều độ, ăn nhanh, nhai kĩ.

C. ăn uống hợp lí, tạo thói quen ăn uống điều độ, ngủ có giờ giấc.

Câu 2: (1 điểm) Nối các ô ở 2 cột với nhau sao cho thích hợp.
	N­​íc
	
	đ​ược tạo thành do hơi nư​ớc bay lên cao, gặp lạnh ng​ưng tụ thành những hạt nư​ớc rất nhỏ.

	

	Các

đám mây
	
	đ​ược tạo thành do các giọt n​ước trong mây rơi xuống

	
	
	

	N​ước đá
	
	là điều kiện cần thiết để duy trì sự sống trên trái đất.

	
	
	

	M­​a
	
	Là một thể của n​ước khi đông đặc


Câu 3: (3 điểm) Kể tên một số bệnh lây qua đư​ờng tiêu hoá th​ường gặp. Để phòng bệnh lây qua đư​ờng tiêu hoá, em cần giữ vệ sinh ăn uống như​ thế nào?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Câu 4: (4 điểm) Tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm n​ước ? Em có thể làm đ​ược việc gì để bảo vệ nguồn n​ước ?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án biểu điểm Môn khoa học cuối kỳ I - lớp 4
Câu 1: (2 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm.
  a/ C.

 b/ D.

c/ B.
       d/ A.
Câu 2: (1 điểm). Mỗi ý đúng 0,25 điểm. Đáp án:

	N­​íc
	
	đư​ợc tạo thành do hơi nư​ớc bay lên cao, gặp lạnh 
ng​ưng tụ thành những hạt nư​ớc rất nhỏ.

	

	Các

đám mây
	
	đ​ược tạo thành do các giọt nư​ớc trong mây rơi xuống

	
	
	

	N​ước đá
	
	là điều kiện cần thiết để duy trì sự sống trên trái đất.

	
	
	

	M­​a
	
	Là một thể của n​ước khi đông đặc


Câu 3: (3 điểm). Mỗi ý đúng cho 2 điểm.

* 1 điểm. Một số bệnh lây qua đ​ường tiêu hoá thư​ờng gặp là: tiêu chảy, tả, lị,...
* 2 điểm. Mỗi ý đúng 1 điểm. Để phòng bệnh lây qua đ​ường tiêu hoá, cần giữ vệ sinh ăn uống như​ sau:

- Thực hiện ăn sạch, uống sạch (thức ăn rửa sạch, nấu chín, đồ dùng nấu ăn, bát, đũa sạch; uống n​ước đã đun sôi, ...).

- Không ăn các loại thức ăn ôi, thiu, chư​a chín; không ăn cá sống, thịt sống; không uống nư​ớc lã.

Câu 4: (4 điểm). Mỗi ý đúng cho 2 điểm.

* 2 điểm. Mỗi ý đúng 0,5 điểm. Chúng ta cần phải tiết kiệm nư​ớc vì:

- Nguồn n​ước không phải là vô tận.

- Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nư​ớc sạch để dùng.

- Tiết kiệm nư​ớc là dành tiền cho mình, cho gia đình.

- Tiết kiệm n​ước cũng là để có n​ước cho nhiều ngư​ời khác đ​ược dùng.

* 2 điểm. Mỗi ý đúng 1 điểm. 

Học sinh chỉ cần nêu đ​ược hai trong các cách bảo vệ nguồn n​ước sau:

- Không đục phá ống dẫn n​ước.

- Không đổ rác thải bừa bãi.

- Luôn giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn n​ước như​ ao, hồ, đ​ường ống dẫn n​ước, 

Bài kiểm tra định kỳ cuối học kì i

              Năm học 2015 -2016
        Môn: Tiếng Việt – Lớp 4 (Phần viết) 

 Ngày kiểm tra..............................
                        Họ và tên học sinh.............................................................................................................................................                                     


Lớp :...................................Tr​​ường Tiểu học ái Quốc         
I. Chính tả: ( 5 điểm) - Thời gian: 15 phút

          Giáo viên đọc học sinh viết.

                                                  Chú dế sau lò sưởi
      Buổi tối hôm ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu thiu thiu ngủ trên chiếc ghế bành.
      Bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo vút lên. Cậu bé ngạc nhiên đứng dậy tìm kiếm. Sau lò sưởi, có một chú dế đang biểu diễn với cây vĩ cầm của mình. Dế kéo đàn hay đến nỗi cậu bé phải buột miệng kêu lên :
      - Hay quá ! Ước gì mình cũng trở thành nhạc sĩ nhỉ?
                                                                   Theo Xu- phe- rèp.
II. Tập làm văn ( 5 điểm)  - Thời gian: 35 phút
Đề bài: Em hãy tả một đồ dùng học tập hoặc một đồ chơi mà em yêu thích.

.

	trường tiểu học ái quốc - Lớp 4……

	hướng dẫn cho điểm Bài kTđk cuối học kì i              

Năm học 2015-2016
        Môn: Tiếng việt – Lớp 4 (phần viết) 

Ngày kiểm tra...……



1. Chính tả (5 điểm)

      Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn : 5 điểm

      Mỗi lỗi chính tả trong bài viết ( sai- lẫn phụ âm đàu hoặc vần thanh; không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm

      Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, ... bị trừ toàn bài 1 điểm.


2. Tập làm văn (5 điểm)

 1. Mở bài (0,5 điểm)

- Giới thiệu được đồ dùng học tập định tả một cách hấp dẫn.

2. Thân bài (4 điểm)

- Tả bao quát : 1 điểm

 Tả bao quát hình dáng, kích thước, màu sắc
- Tả chi tiết: 2 điểm
 Lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu để tả các bộ phận của đồ vật 
          - Tả công dụng của đồ vật : 0,5 điểm

-Hoạt động hoặc kỉ niệm của em đối với đồ vật đó :  0,5 điểm.

3. Kết bài (
0,5 điểm)

Học sinh nêu được tình cảm của em đối với đồ vật.

* Bài viết 5 điểm phải đạt các yêu cầu sau:

- Bài viết phải đầy đủ cấu trúc: Mở bài, thân bài, kết luận.

- Độ dài bài viết từ 15 câu trở lên, đúng yêu cầu của đề.

- Phần  thân bài đủ ý, các yếu tố từ bao quát đến chi tiết đồ vật đó. Câu văn giàu hình ảnh sử dụng các biện pháp tu từ nhân hóa, so sánh.

- Bài viết bộc lộ được tình cảm đối với đồ vật học tập đó.

- Phần mở bài, có thể theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp, kết bài mở rộng hoặc không mở rộng ngắn gọn hấp dẫn có sự sáng tạo.

- Viết câu đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng trình bày sạch sẽ.


Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5



Bài kiểm tra định kỳ cuối học kì i

              Năm học 2016 - 2017
        Môn: Toán – Lớp 4 
 
Thời gian làm bài 40 phút- Ngày kiểm tra ................
                        Họ và tên học sinh......................................................................................                                     


Lớp :...................................Tr​​ường Tiểu học  ái Quốc        

  A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng  
Câu 1:  (1điểm)
a) 40 000 + 7000 + 50 + 8 = ...   Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A.   47 058                      B.  47 508                         C.  47 580                          D.  40 758
b) 7500 : 50 =
        A .  15 .                  B .  150                               C .  1500                             D .  105
c) X : 11 = 35 giá trị của X là :
         A. 385              B. 485                      C. 275                    D. 305
d)  Số tự nhiên liền sau số 1312 là: 

A. 1310

B. 1311

        C. 1313

         D. 1314
Câu 2:  (1điểm)
a) 3m25dm2 = … dm2.    Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A.   35                        B.  350                          C.  305                          D.  3050
b) 
[image: image31.wmf]3

1

giờ = ... phút
      A. 20                     B. 30                           C. 40                               D. 50
c) Mỗi bao gạo nặng 50kg. Một ô tô chở được 60 bao gạo như thế. ¤ tô đó chở được số tấn gạo là :
A. 2 tÊn


B. 3 tÊn



C. 4 tÊn


D. 5 tÊn
d) Giá trị số của biểu thức  1268 + 3 x a với a =3  là:

      A. 3783                    B. 1267                              C. 1266                               D. 1277
Câu 3: (1điểm)  Viết tiếp vào chỗ chấm:

a)Trong hình bên có:






  
A. 2 hình chữ nhật.

B. 3 hình chữ nhật.

C. 4 hình chữ nhật.

D. 5 hình chữ nhật.









b)Trong hình bên có:






  

A. 6 góc vuông.

B. 7 góc vuông.

C. 8 góc vuông.

D. 9 góc vuông.
c)Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 56m và có diện tích 11928m2. Chiều dài của mảnh đất đó là :
A.213m 
B.213(m)

C.223m

D. 203m
B. Phần tự luận (7 điểm)
Câu1. Đặt tính rồi tính (2điểm)

a.572563 + 280193                                                      b. 256075 - 154768
          ...................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................                c. 327 x 245                                                                    d.  8828 : 44
....................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2 (1 điểm) Tìm x:

	
a) x  :   5  =  6570




	
b)  48240 : x  = 24



Câu 3 (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức :

a) ( 45876 + 37124 ) : 200 =

b) 216 : (8 x 9) =

Câu 4 (2 điểm) Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?
Bài giải:

Câu 5 (1 điểm) Tìm số bị chia và số chia bé nhất để phép chia có thương là 123 và số dư là 44.
                                   Giáo viên coi  : ………………………………………
Giáo viên chấm………………………………………
	
	hướng dẫn cho điểm Bài kTđk cuối học kì i              

Năm học 2015 -2016
        Môn: Toán – Lớp 4   
Ngày kiểm tra………………..


A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Học sinh làm đúng mỗi phần a được 0,25 điểm.

a) - A

b) -  B

c) -  A

d) -  C
Câu 2: (1 điểm) Học sinh làm đúng mỗi phần được 0,25 điểm.


a) - C

b) -  A
 
c) -  B

d) -  D
Câu 3:  a) - D



0,25 điểm
     b) -  C



0,25 điểm

   c) - B           
                     0,5 điểm
 B. Phần tự  luận (7 điểm)
Câu1. Đặt tính rồi tính (2điểm)

Học sinh đặt tính đúng mỗi phần




0,25 điểm.

Học sinh tính đúng mỗi phần





0,25 điểm.

Bài đặt tính sai không cho điểm

Câu 2 (1 điểm) Học sinh tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm

Câu 3 (1 điểm) Học sinh tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm

Câu 4 (2 điểm) 
Theo bài ra ta có sơ đồ:
  ? m



 Ngày thứ nhất

             170m



 Ngày thứ hai




  3450m
   ( 0, 5 điểm)






? m


Ngày thứ hai sửa được số mét đường  là:



(3450  + 170) : 2 =  1810 (m)


Ngày thứ nhất sửa được số mét đường  là:


 3450 - 1810  = 1640 (m)



Đáp số: 1810m; 1640m
Câu 5 (1 điểm):
- Vì số dư là 44 nên số chia bé nhất là : 
                                                     44 +  1 = 45


- Số bị chia là :                 123 x 45 + 44 = 5579             (0,5 điểm)
                                                 Đáp số: 45





           5579                           (0,25 điểm)

* Toàn bài trình bày sạch đẹp mới cho điểm tối đa.
Bài kiểm tra định kỳ cuối học kì i

              Năm học 2015 -2016
        Môn: Lịch sử và Địa lí – Lớp 4 


Thời gian làm bài 40 phút- Ngày kiểm tra ................
                        Họ và tên học sinh.............................................................................................................................................                                     


Lớp :...................................Tr​​ường Tiểu học   ái Quốc               

A, Trắc nghiệm(3 điểm)  Khoanh tròn trước ý trả lời đúng được 0,5 điểm

1. Ai là người dựng lên nước  Âu Lạc :

            a.Lạc Long Quân                           c.Thục Phán

            b.Hai Bà Trưng                              d.Âu Cơ

2 . Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất diễn ra năm nào?

           a.N¨m 978                              c.N¨m980

           b.N¨m 981                             d. Năm 982

3. Vị vua nào đặt tên kinh đô là Thăng Long?

           a.Lý Thái Tổ                              c.Lý Nhân Tông

           b.Lý Thánh Tông                       d.Lý Hiển Tông.

4.Dãy núi Hoàng Liên Sơn là dãy núi như  thế nào?

               a.Cao nhất nước ta ,có đỉnh tròn, sườn thoải

               b.Cao nhất nước ta ,có đỉnh nhọn ,sườn dốc.

               c.Cao thứ hai ở nước ta ,có đỉnh nhọn, sườn dốc

5.Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu?

               a.Thung lòng                            c.S­ên nói

               b.Đỉnh núi                                d.Cả 3 vị trí trên.

6. Người dân sống chủ yếu ở đồng bằng Bắc Bộ là:

               a. Người Thái                                 c.Người Tày

               b.Người Mông                                d.Người Kinh.

B, Tự luận (7 điểm)  

Câu 1: Nêu ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo?(2 điểm)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Câu 2: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã đạt kết quả như thế nào? (2 điểm)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu3 : Lễ hội ở Đồng bằng Bắc bộ được tổ chức vào thời gian nào? Để làm gì? Trong lễ hội có những hoạt động nào? (2 điểm)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Câu 4: Hãy nêu tên một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Hà Nội?(1 điểm)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                   Giáo viên coi  : ………………………………………
Giáo viên chấm………………………………………
Đáp án -   Hướng dẫn chấm

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 4

A,Trắc nghiệm

Câu 1: c 

Câu 2:b

Câu3: a

Câu 4:b
Câu 5:c
Câu 6:d
B. Tự luận

Câu 1: 

Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.

Câu 2: 

Trong vòng một tháng, cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi. Quân Hán bỏ của bỏ vũ khí lo chạy thoát thân, Tô Định cải trang thành người dân thường lẩn vào đám tàn quân trốn về nước.

Câu 3:

Lễ hội ở Đồng bằng Bắc bộ thường được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu để cầu cho một năm mới mạnh khoẻ, mùa màng bội thu. Trong lễ hội có các hoạt động vui chơi, giải trí.

Câu 4:

- Hồ Hoàn Kiếm, Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc, Chùa Láng...

Bài kiểm tra định kỳ cuối học kì i

              Năm học 2015 -2016
        Môn: Khoa học – Lớp 4 


Thời gian làm bài 40 phút- Ngày kiểm tra ................
                        Họ và tên học sinh.............................................................................................................................................                                     


Lớp :...................................Tr​​ường Tiểu học  ái Quốc                

Khoanh tròn vào chữ cái trước  câu trả lời đúng
Câu 1:( 1 điểm)

      Việc nào sau đây không nên làm để phòng chống tác hại do bão gây ra?

A.  Chặt bớt các cành cây ở những cây to gần nhà, ven đường.

B.  Tranh thủ ra khơi đánh bắt cá khi nghe tin bão sắp đến.

C.  Đến nơi trú ẩn an toàn nếu cần thiết.

D.  Cắt điện ở những nơi cần thiết.

Câu 2:( 1 điểm)
      Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm không khí?

A. Khói, bụi , khí độc.

B. Các loại rác thải không được xử lý hợp vệ sinh.

C. Tiếng ồn.

D. Tất cả các yếu tố trên.

Câu 3:( 1 điểm)
      Những việc nên làm để bảo vệ bầu không khí trong lành là:

A. Đổ rác ra đường.

B. Dùng bếp than

C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói.

Câu 4.( 1 điểm): Các thức ăn chứa nhiều chất bột đường có nguồn gốc từ đâu?
A. Thực vật.

B. Động vật.

C. Động vật và thực vật.
Câu 5:  Nước có tính chất gì ( 2 điểm)?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Thế nào là nước bị ô nhiễm?Tại sao chúng ta cần đun sôi nước trước khi uống? ( 2 điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (2 điểm)  Không khí có những tính chất gì?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                   Giáo viên coi  : ………………………………………
Giáo viên chấm………………………………………
Đáp án - Hướng dẫn chấm

Môn: Khoa học - Lớp 4

Câu 1 (1 điểm)   - B   
Câu 2(1 điểm)  - D          
Câu 3(1 điểm)   - C        
 Câu 4 (1 điểm)  - A
Câu5 (2 điểm)  : Nước có tính chất : là một chất lỏng trong suốt, không màu, không màu, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan được một số chất.

Câu 6 (2 điểm)  : Nước bị ô nhiễm là nước có một trong các dấu hiệu sau: có màu, có chất bẩn, có mùi hôi, có chứa các vi sinh vật gây bệnh nhiều quá mức cho phép hoặc chứa các chất hoà tan có hại cho sức khoẻ.

- Chúng ta cần đun sôi nước trước khi uống để diệt hết các vi khuẩn nhỏ sống trong nước và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước.

Câu7: (2 điểm)  Không khí có những tính chất:

- Trong suốt, không có màu, không có mùi, không có vị, không có hình dạng nhất định.

Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra.

                  Bài kiểm tra định kỳ cuối học kì i

              Năm học 2014 -2015
        Môn: Toán    - Lớp 4
Ngày kiểm tra ………………

                        Họ và tên học sinh.............................................................................................................................................                                     


Lớp :...................................Tr​​ường Tiểu học ái Quốc         
A- Phần trắc nghiệm:  ( 4điểm)

          Hãy khoanh tròn vào chữ cái a,b,c,d có câu trả lời đúng nhất.
Bài 1: (1 điểm) Số 7635672 được đọc là:

             a. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

             b.Bảy triệu sáu trăm ba lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

             c.Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

            d. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu bảy hai.

Bài 2:  ( 1 điểm) . Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi chữ số của số đó đều giống nhau?

              a.7                                 b. 8                        c. 9                                        d.1

Bài  3: ( 1 điểm )  .                     1 tấn = …………kg

                  a. 100                        b. 1000                           c. 10000                       d.10

Bài 4: ( 1 điểm ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:    101113  > 1011…3              

             a. 0                         b. 1                                c. 2                              d. 3
B- Phần tự luận : (6 điểm)

Bài 1 ( 1 điểm)    Viết số biết số đó gồm:

1. 8 mươi triệu, 7 trăm nghìn , 6 nghìn , 5 trăm , 4 đơn vị : ………………………………….

            b. 14 triệu, 6 trăm  nghìn ,3 trăm , 4 chục :  :……………………………………………………..      
          Bài 2 ( 2điểm) Đặt tính rồi tính:

                 a. 9876402  +  1285694                              b. 649072 - 178526

c. 1334 x 376                                              d.   5867 : 17
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3 (1 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết ABCD và BMNC là các hình vuông cạnh 8 cm. Viết tiếp vào chỗ chấm:

[image: image32.png]Sem

Sem





a) Đoạn thẳng AM vuông góc với các đoạn thẳng………………………

b) Diện tích hình chữ nhật AMND…………………………………………………………

Bài 4 (2 điểm) Một ô tô 2 giờ đầu chạy được 60 km, 3 giờ sau chạy được 90 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu km?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Giáo viên coi  : ………………………………………
Giáo viên chấm………………………………………
Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2014
A- Phần trắc nghiệm : 4 điểm

- Mỗi câu 1điểm.
	Câu1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a
	c
	b
	a


            B- Phần tự luận : 6 điểm

Bài 5: Viết (1 đ) mỗi số đúng 0,5 điểm
a.80706504

b.14600304

Bài 6: Đạt tính và tính (2đ)  mỗi phép tính đúng 0,5 điểm
 a, 11162096             

 b, 470546

 c, 501584

 d, 351         

Bài 7. (1đ)  Mỗi câu đúng 0,5 điểm
a)AD, BC, MN                                  b)  128 cm2          

Bài 8:  (2đ)                                           

                                                          Bài giải
           Quãng đường ôtô đó chạy được:           (0,25đ)        

                   60 + 90 = 150 (km)                          (0,5đ)

            Thời gian ô tô đó chạy:                         (0,25đ)

                  2  + 3  = 5 (giờ)                                (0,25đ)

           Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được:         (0,25đ)

                     150 : 5 = 30 (km)                                  (0,5đ)

                                                            Đáp số:     30  km

Bài kiểm tra định kỳ cuối học kì i

              Năm học 2014 -2015
        Môn: Tiếng Việt – Lớp 4 


Thời gian làm bài 40 phút- Ngày kiểm tra ................
                        Họ và tên học sinh.............................................................................................................................................                                     


Lớp :...................................Tr​​ường Tiểu học  ái Quốc                

A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức tiếng việt
Kéo co
Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân ta. Tục kéo co mỗi vùng một khác, nhưng bao giờ cũng là cuéc đấu tài, đấu sức giữa hai bên. 

Kéo co phải đủ ba keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng. 

Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội. 

Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu, tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Sau cuộc thi, dân làng nổi trống mừng bên thắng. Các cô gái làng cũng không ngớt lời ngợi khen những chàng trai thắng cuộc. 

A.I.(1đ) Đọc thành tiếng : Đọc một trong các đoạn của văn bản.

A.II. Đọc thầm và làm bài tập.

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1. (0,5 đ) Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co như thế nào ?

1. Kéo co phải có hai đội .

2. Kéo co phải có hai người.

3. Kéo co phải có ba người .

2. (0,5 đ)  Em hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp:

1. Đó là thi kéo co giữa hai đôi đều là nam

2. Đó là thi kéo co giữa hai đôi đều là nữ

3. Đó là thi kéo co giữa bên nam và bên nữ 

     3. (0,5 đ) Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt:

1. Đó là cuộc thi của trai tráng thuộc hai giáp trong làng

2. Đó là cuộc thi của đàn bà con gái thuộc hai giáp trong làng

3. Đó là cuộc thi của trẻ em thuộc hai giáp trong làng 

4. (0,5 đ) Dòng nào chỉ toàn từ ghép ?

a. Kéo co, hò reo, khuyến khích.

b. Kéo co, ganh đua, hò reo.

c. Kéo co, trai tráng, ganh đua. 

5. (0,5 đ) Dòng nào dưới đây nêu đúng động từ có trong câu: “Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng.”

a. Kéo, đối phương.

b. Kéo, ngã.

c. Kéo, ngã, hơn. 

6. (0,5 đ) Trong câu: “ Các cô gái làng cũng không ngớt lời ngợi khen những chàng trai thắng cuộc.”, bộ phận nào là chủ ngữ ?

a. Các cô gái

b. Các cô gái làng

c. Các cô gái làng cũng không ngớt lời ngợi khen 

7. (0,5 đ) Vì sao trò chơi kéo co bao giờ cũng vui ?

8. (0,5 đ) Viết vào chỗ chấm bộ phận trạng ngữ trả lời cho câu hỏi Khi nào để hoàn chỉnh câu:

……………………………, dân làng nổi trống mừng chiến thắng. 

B. Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn
B.I. Chính tả (nghe – viết) (2,0đ)
Bài: Rất nhiều mặt trăng. Từ “ Ở vương quốc …. Trăng cho cô bé”. Tiếng việt tập 1 lớp 4 trang 111. 

B.II. Viết đoạn, bài (3,0đ)
Em hãy tả một đồ dùng học tập hoặc một đồ chơi mà em yêu thích.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng việt năm 2014   
A.I (1đ)
A.II (4đ) Đọc thầm và làm bài tập 

Câu 1: ý a (0,5 đ)

Câu 2: ý c (0,5 đ)

Câu 3: ý a (0,5 đ)

Câu 4: ý b (0,5 đ)

Câu 5: ý b(0,5 đ)

Câu 6: ý a (0,5 đ)

Câu 7: (0,5 đ) Trò chơi kéo co bao giờ cũng vui vì có sự ganh đua và vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem.

Câu 8: (0,5 đ)

Sau cuộc thi, dân làng nổi trống mừng chiến thắng. 

B. Kiểm tra viết: ( 5 điểm )
B. I. Chính tả: ( 2 điểm )
          -Viết đúng cả bài, trình bày đúng thể thức bài văn xuôi, đúng mẫu chữ cho 2 điểm.

 - Viết sai 1 lỗi ( âm, vần dấu thanh ) trừ 0.2 điểm

 - Trình bày bẩn, viết không đúng mẫu chữ… toàn bài trừ 0.5 điểm.

      B. II. Tập làm văn: ( 3 điểm )

          - Học sinh làm được bài văn có bố cục đầy đủ 3 phần: ( Mở bài, thân bài, kết bài ).

 - Tùy mức độ sai sót mà giáo viên cho các thang điểm còn lại: 3 – 2,5- 2- 1,5 - 1- 0,5.

 - Trình bày đẹp, sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả. 
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